
Chương 4: 

phương pháp xác định 
 giá mời thầu, giá dự thầu, giá hợp đồng 
 đối với các công trình được xây dựng  

bằng nguồn vốn trong nước 
 

4.1. Phương pháp xác định giá mời thầu xây lắp công trình: 

4.1.1. Đặt vấn đề: 

      Đối với các công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng thực hiện giao nhận thầu 
thông qua đấu thầu thì cần xem xét việc xác định giá mời thầu và giá trúng thầu. 

     Giá mời thầu không nên lấy bằng giá trần (vì Chủ đầu tư không muốn mua công trình 
với giá đắt nhất); Cũng không thể quá rẻ, vì các Nhà thầu không thể bán sản phẩm của 
mình thấp hơn giá thành. 

      Như vậy giá mời thầu nằm trong khoảng giới hạn về giá: từ mức giá thành sản phẩm 
(cận dưới) đến mức giá trần - chi phí xây dựng được duyệt (cận trên). 

     Các ngưỡng giá khi xác định giá mời thầu có thể biểu diễn trên hệ trục tọa độ ở hình 4-1 
 
                   G (%) 
                                                                         Tập mờ của giá mời thầu 
           Gmax(= GXD)                                                                                                                100% 
                                                         GT3                                GT7                                        GTi 

                         95 
                                      GT1                                                         GT6                                GT10 

                         90                                             GT5                                                                 M2  
                                              GT2 

                         85                                  GT4                                                                            M1 

                                                                                                GT8        GT9 

           Gmin (= ZXD)       
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   Hình 4-1: Các ngưỡng giá khi xác định giá mời thầu và giá trúng thầu xây dựng 

       Ghi chú: Trong hình 4-1  

               Gmax -  Giá trần. 

               Gmin - Chi phí sản xuất (giá thành xây dựng) thấp nhất của các nhà thầu. 

               GTi - Mức giá dự thầu của nhà thầu thứ i.  
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4.1.2. phương pháp xác định giá mời thầu và chọn giá trúng thầu: 

1. Xác định giá trần (Gmax):  

             Giá trần là dự toán chi phí xây dựng cho công trình hoặc hạng mục công trình, 
được xác định trên cơ sở thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế 3 bước hoặc thiết 
kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 2 bước và 1 bước, đơn giá chi tiết của 
địa phương nơi xây dựng công trình hoặc đơn giá công trình (đối với các công trình 
được phép lập đơn giá riêng), định mức các chi phí tính theo tỷ lệ và các chế độ, 
chính sách của Nhà Nước có liên quan. 

2. Xác định giá sàn (Gmin): 

      Giá sàn là giá tối thiểu vừa đủ để nhà thầu bù đắp được các chi phí cơ bản (giá 
thành sản phẩm xây dựng). Trong nền kinh tế thị trường, khi quan hệ Cung - Cầu 
trong xây dựng mất cân đối, bất lợi nghiên về phía DNXD (Cung > Cầu), thì đôi khi 
DNXD phải chấp nhận đặt giá tranh thầu với mức giá sàn để duy trì sự tồn tại của 
doang nghiệp; đủ bù đắp chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công và 
cho công việc quản lý tại công trường. 

Vậy:                      Gmin = ZXD = CVL + CNC + CMTC + CQLCT              (4-1) 

      Để tồn tại và phát triển, các DNXD không thể bán sản phẩm thấp hơn giá thành. 
Giá thành của các nhà thầu xây dựng có thể khác nhau nhiều, cho nên có thể lấy giá 
thành dự toán làm giá thấp nhất (Gmin). 

3. Xác định giá mời thầu (GMT):  

      Giá mời thầu xác định cho từng gói thầu được gọi là giá gói thầu (GGT). 

      Giá gói thầu là giá được xác định cho từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu của 
dự án trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt. 

      Giá mời thầu không nên lấy bằng giá trần, vì đó là ngưỡng khống chế, nếu lấy 
bằng giá trần thì quá đắt. Ngược lại nếu lấy bằng giá thành thì không hấp dẫn các 
nhà thầu, nhất là trong trường hợp quan hệ Cung - Cầu trong xây dựng mất cân đối, 
bất lợi nghiên về phía Chủ đầu tư (Cung < Cầu). Do đó giá mời thầu được xác định 
thông qua biểu thức: 
                                      Gmin  <  GMT  <  Gmax                                    (4-2) 

       Cũng có thể quan niệm GMT là một tập mờ {GMti}, vì giá mời thầu có thể thay đổi 
theo quy luật cung - cầu và giá cả thị trường. Xác định giá mời thầu hợp lý theo lý 
thuyết tập mờ là một việc làm khó khăn và phức tạp không thể giải quyết được ở 
đây. Chúng ta có thể xác định giá mời thầu bằng cách thống kê giá dự thầu của các 
công trình, hạng mục công trình xây dựng có tính chất và quy mô tương tự với công 
trình đang tổ chức đấu thầu, và so sánh với giá trần của chúng. Đấy có thể xem như 
là 2 giới hạn miền dao động của giá mời thầu. Có thể lấy giá mời thầu trong khoảng 
(85 - 90)% Gmax. 



        Có nhiều trường hợp Chủ đầu tư không đưa ra giá mời thầu, mà chỉ căn cứ vào 
giá dự thầu và giá đánh giá của các nhà thầu để xác định giá đề nghị trúng  thầu. 

4. Xác định giá đánh giá (GĐG):  

             Giá đánh giá là giá dự thầu đã sữa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch (nếu có), được 
quy đổi về cùng một mặt bằng (kỹ thuật, tài chính, thương mại và các nội dung 
khác) để làm cơ sở so sánh giữa các hồ sơ dự thầu. 

5. Xác định giá đề nghị trúng thầu (GĐNTT): 
       Giá đề nghị trúng thầu là giá do bên mời thầu đề nghị trên cơ sở giá đánh giá. 
Thông thường giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu thấp nhất của các nhà thầu sau 
khi đã sữa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch (nếu có), được quy đổi về cùng một mặt 
bằng (kỹ thuật, tài chính, thương mại và các nội dung khác): 
                                     G§NTT = min { G§Gi }                                (4-3) 

        Nhưng để đảm bảo chất lượng của công trình thì  giá đề nghị trúng thầu không 
được nhỏ hơn giá thành: 
                                     G§NTT  Z≥ XD =  Gmin                                  (4-4) 

6. Xác định giá trúng thầu (GTT): 
             Giá trúng thầu là giá được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt kết quả đấu thầu để làm căn cứ cho bên mời thầu thương thảo hoàn thiện và ký 
hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. 

      Giá trúng thầu không được lớn hơn giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt. 

4.2.   Giá dự thầu và các chi  phí tạo thành giá dự thầu: 
4.2.1. Khái niệm: 
       Theo thông lệ quốc tế  cũng như các văn bản hướng dẫn về đấu thầu xây dựng ở Việt 
Nam; Chủ đầu tư của dự án cần đấu thầu, sau khi xem xét thấy đủ điều kiện sẽ công bố hồ 
sơ mời thầu. Tùy theo điều kiện mà hồ sơ mời dự thầu xây dựng có thể chỉ gửi cho một số 
nhà thầu (đấu thầu hạn chế) hoặc công bố trên phương tiện thông tin đại chúng (đấu thầu rộng 
rãi).  

       Một trong các tiêu chẩn quan trọng xét trúng thầu, đó là giá dự thầu. 

       Để tham gia đấu thầu một công trình xây dựng, các doanh nghiệp xây dựng lập dự toán 
chi phí xây dựng chi tiết cho công trình đó, nhằm xác định đúng đắn giá dự thầu công trình 
theo khả năng tổ chức và trình độ kỹ thuật - công nghệ thi công của đơn vị mình. 

4.2.2. Phương pháp xác định gi  ̧dự thầu đối với hạng mục công trình: 

       Muốn thắng thầu, nhà thầu phải xây dựng được giá dự thầu của đơn vị mình sao cho có 
khả năng cạnh tranh cao, đồng thời đảm bảo được các yêu cầu khác đối với việc thi công 
công trình theo quy định. Để đạt mục đích trên thì: 

- Đơn vị dự thầu phải có trình độ tổ chức quản lý xây lắp tốt; có biện pháp kỹ thuật 
tiên tiến; có phương tiện thi công hiên đại; tổ chức quản lý và sử dụng lao động hợp 
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lý, khoa học… để có hiệu quả sản xuất cao nhất, từ đó xây dựng được các định mức, 
đơn giá nội bộ tiến tiến cho đơn vị mình. Mặc khác nghiên cứu tìm biện pháp giảm 
thấp các chi phí ở mọi khâu trong quá trình chuẩn bị và thi công công trình. 

- Xác định các khối lượng công tác xây dựng một cách tỷ mỷ, chính xác, phù hợp với 
định mức, đơn giá nội bộ cuả chính đơn vị mình; Phù hợp với việc giao khoán cho 
từng đội, tổ xây dựng hay cho từng công nhân. 

- Với những cơ sở nêu trên, nội dung lập dự toán đấu thầu xây dựng cơ bản giống như 
phương pháp lập dự toán chi phí xây dựng. 

- Giá dự thầu được xác định theo công thức tổng quát sau: 
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n

                                      GDTh =  §G∑
=

×
i

iQ
1

i                                    (4-5) 

      Trong đó: 

 Qi - Khối lượng công việc xây dựng thứ i do bên mời thầu cung cấp trên cơ sở tiên 
lượng được bóc từ các bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. 

ĐGi - Đơn giá dự thầu công tác xây dựng thứ i do nhà thầu lập theo hướng dẫn chung 
của Nhà Nước về lập giá xây dựng, trên cở sở điều kiện cụ thể của mình và theo 
mặt bằng giá được ấn định trong hồ sơ mời thầu. 

       n  -  Số lượng công việc xây dựng do Chủ đầu tư xác định lúc mời thầu. 

       Giá dự thầu được tổng hợp theo biểu mẫu thống nhất như bảng 4-1 sau: 

Bảng 4-1: Tổng hợp giá dự thầu xây dựng: 

TT 
Các bộ phận công trình  

và tên công việc xây dựng
Đơn 
vị 

Khối lượng 
(Qi) 

Đơn giá dự 
thầu (ĐGi) 

Thành 
tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 
2 
. . 
. 
n 

Công việc 1 
Công việc 2 
. . . 
Công việc n 

    

Giá dự thầu xây dựng    GDTh

     Người tính                                        Người kiểm tra                                Cơ quan lập 

4.2.3. Các thành phần chi phí tạo thành giá dự thầu:  

       Đơn giá dự thầu tính cho từng bộ phận công trình hoặc cho từng loại công việc xây 
dựng bao gồm các khoản mục chi phí sau: 
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- Chi phí vật liệu:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .          VL                         

- Chi phí nhân công.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .          NC 

- Chi phí máy thi công. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        MTC 

- Trực tiếp phí khác.     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .       TTPK 

                  Cộng chi phí trực tiếp  . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .            T 

- Chi phí chung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             C 

- Lãi dự kiến của nhà thầu.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             L 

- Thuế giá trị gia tăng.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            T   

- Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công         G  XDLT  

                 Cộng: (T+ C+L+ GXDLT) trong đơn giá dự thầu:                               ĐGDTh  

      Ngoài ra có thể kể thêm yếu tố trượt giá (KTRG) và rủi ro (KRR) trong quá trình thực hiện 
hợp đồng. Cuối cùng đơn giá dự thầu tính cho từng bộ phận công trình hoặc cho từng loại 
công việc xây dựng được xác định như sau: 

                                              §Gi =  §GDTh (1 +  KTRG  +  KRR)                             (4-6) 

4.2.4. phương pháp xác định từng khoản mục chi  phí  trong  đơn 
giá dự thầu: 

              1.  Phương pháp xác định chi phí vật liệu trong đơn giá dự thầu: 

a. Cơ sở để xác định chi phí vật liệu trong đơn giá dự thầu: 

- Căn cứ vào thông báo giá của Liên Sở Tài chính - Vật giá; hoặc căn cứ vào giá do 
các nhà sản xuất, cung ứng cung cấp. Bảng giá cước vận tải hàng hóa và quy định 
hiện hành về tính đơn giá vật liệu đến chân công trình. 

- Căn cứ vào số lượng từng loại vật liệu đúng quy cách phẩm chất cấu thành 1 đơn vị 
tính, bao gồm chi phí cho các loại vật liệu cấu thành sản phẩm và vật liệu hao hụt 
khâu thi công. Tất cả số lượng vật liệu này đã được tính vào định mức nội bộ của 
nhà thầu. 

       Theo quy định chung của Nhà Nước về tính giá xây dựng, các khâu hao hụt 
ngoài công trường đã được tính vào giá vật liệu, quy định này nhằm tránh hạch toán 
chồng chéo các chi phí.  

       Mặt khác cách tính này phù hợp với cơ chế thị trường là trên cùng một mặt 
bằng về chất lượng vật liệu, nhà thầu sẽ mua vật tư của tổ chức cung ứng có giá vật 
liệu đến chân công trình thấp nhất. 

- Ngoài số lượng các loại vật liệu chính, theo định mức nội bộ của doanh nghiệp còn 
phải tính thêm chi phí cho các loại vật liệu phụ, thông thường người ta lấy theo tỷ lệ 
% so với vật liệu chính (khoảng từ 5-10%). 



- Vật liệu luân chuyển (VLLC) như ván khuôn, khuôn thép, khuôn nhựa, đà giáo� 
được sử dụng nhiều lần trong quá trình thi công. Đôi khi giá trị mua sắm ban đầu 
cho loại vật liệu này khá lớn, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. Do đó về 
mặt kinh tế không quy định tính khấu hao mà tùy trường hợp sẽ phân bổ giá trị mua 
sắm ban đầu của loại vật liệu luân chuyển này vào giá trị công việc xây dựng. 

b. Xác định chi phí vật liệu trong đơn giá dự thầu: 

-    Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ: 

                                    VLCP = ∑ §M
=

n

i 1
( VLi x GVli) x (1 + KVLPi).                         (4-7) 

      Trong đó: 

      ĐMVLi - Định mức vật liệu thứ i do nhà thầu xây dựng xác định. 

      GVli  -  Đơn giá vật liệu thứ i theo mặt bằng giá quy định thống nhất trong hồ sơ mời thầu.  

      KVLPi -  Hệ số tính đến chi phí vật liệu phụ (khoảng từ 5-10%).     

      n - Số loại công việc xây dựng.               

-    Chi phí vật liệu luân chuyển: 

          VLLC = ∑
=

m

jQ 1
(1
CVLLCj x KCGTj)                                (4-8) 

     Trong đó: 

      m - Số loại công tác xây lắp. 

      Q - Khối lượng công tác có sử dụng vật liệu luân chuyển.  

      CVLLCj - Tiền mua vật liệu luân chuyển loại j 

      KCGTj - Hệ số chuyển giá trị vật liệu luân chuyển loại j vào sản phẩm sau 1 lần sử dụng. 

                                  KCGT = 
n

nh
2

2)1( +−
                                             (4-9) 

     Với: 

     n -  Số lần sử dụng vật liệu luân chuyển. Có một số trường hợp như giàn dáo công tác 
khi sử dụng để thi công công trình lớn, thời gian thi công dài, phải lưu giữ tại hiện 
trường lâu ngày thì sau một thời gian nhất định (3 tháng hoặc 6 tháng�) lại được 
tính thêm 1 lần luân chuyển. 

      h - Tỷ lệ bù hao hụt (%) kể từ lần thứ 2 trở đi. 

      2 - Hệ số kinh nghiệm. 

-    Chi phí vật liệu trong đơn giá dự thầu: 

                            VL = VLCP +  VLLC  
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               VL =    ∑ §M
=

n

i 1
( VLi x GVli) x (1 + KVLPi) + ∑

=

m

jQ 1
(1
CVLLCj x KCGTj)      (4-10)   



     VÝ dô: 

     Tính chi phí vật liệu bình quân cho 1m3 khung bêtông cốt thép  nhà 4 tầng, đổ tại chỗ, 
với các số liệu cho như sau: 

- Bêtông mác 200#, 

- Xi măng P400, 

- Đá dăm 1x2, 

- Thép AII, Ra = 2100 kg/cm2, 

- Ván khuôn dày3cm, luân chuyển 8 lần. 

       Theo tính toán và thí nghiệm của nhà thầu đã chọn mác bêtông mác 200# có cấp phối 
cho 1m3 là:  XM P400 – 296 kg;  Cát vàng hạt trung – 0,479 m3;  Đá dăm 1x2 – 
0,733m3. 

              Thép –300 kg/m3; Ván khuôn dày 3cm – 12,5m2/m3 bêtông cốt thép khung. 

              Cây chống lấy bằng 10% ván khuôn; Thép buộc – 1,5 kg. 

Tính chi phí vật liệu cho 1m3 bêtông cốt thép khung để lập giá dự thầu 

(Theo mặt bằng giá quý 1/2004) 

TT Tên vật liệu 
Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

HH 
khâu 
TC 

Hệ 
số 

KCGT

Giá 1 
đơn vị 

vật tư (®)

Thành 
tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Xi măng P400 
Cát vàng hạt trung 
Đá dăm 1x2 
Thép tròn các loại 
Dây thép buộc 
Cp vật liệu phụ: 
5%(1+2+3+4+5) 
Ván khuôn dày 3cm: 
12,5x0,03 
Cây chống 

Kg 
M3 
M3 
Kg 
Kg 

 
M3 
M3 

296 
0,479 
0,733 
300 
1,5 

 
0,375 
0,0375

3% 
3% 
3% 

1,5% 
- 
 

15% 
15% 

1,03 
1,03 
1,03 
1.015 

- 
 

0,19 
0,19 

850
30.000

110.000
7.550
9.000

1.050.000
1.050.000

 259.148,00
   14.801,10
   83.048,90

2.367.944,20
     13.500,00 
     13.692,22  
      74.812,50
       7.481,25

Chi phí vật liệu cho 1m3 bêtông cốt thép khung: VL 2.834.428,17

       Ghi chú: hệ số chuyển giá trị của ván khuôn cây chống: 

                      
822 ×

2)18(15,02)1( +−×+−nh
==

n
KCGT = 0,19 

2. Phương pháp xác định chi phí nhân công trong đơn giá dự thầu:  
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      Đơn giá dự thầu do từng nhà thầu lập để tranh thầu là giá cá biệt. Cơ sở xác định là cấp 
bậc thợ bình quân cho từng loại công việc dựa vào biên chế tổ thợ đã được đúc kết qua 
nhiều công trình xây dựng và giá nhân công trên thị trường lao động. 

     a.   Cấp bậc thợ bình quân của tổ thợ được xác định theo công thức: 

                                   

∑
=

== k

i
i

i
ii

bq

n
C

1

1
∑

k

Cn .
                                                      (4-11)    

      Trong đó: 

      - Cấp bậc thợ bình quân. bqC

       ni  - Số công nhân bậc thứ i. 

       Ci - Cấp bậc thợ, i = 1,2,�,k. 

       k - Số bậc thợ tương ứng với số bậc lương trong các thang lương,  

            Nếu thang lương 7 bậc, thì k = 7. 

            Nếu thang lương 6 bậc, thì k = 6. 

     b.  Tiền công bình quân cho 1 giờ làm việc (1 giờ công). 

                                 

∑
=

=

××
= k

i
i

i
ii

bq

n
TC

1

1

268

∑
k

Ln .
      (đồng/ giờ công)                   (4-12)    

     Với: 

     Li - Mức lương cơ bản của công nhân bậc i (tính theo tháng) trong thang lương tương ứng. 

     i  = 1, 2, 3,�, k. 

     ni  - Số công nhân bậc thứ i. 

     k - Số bậc trong một thang lương. 

      Ví dụ: 
      Để đổ bê tông cột khung tầng 2 , tiết diện (20x30)cm, cao 3,60m;  

   +   Người ta bố trí nhóm thợ 7 người trong thang lương 7 bậc để thực hiện các công việc: 

- 3 người vận chuyển bêtông tươi và đưa bêtông vào thăng tải ở mặt đất: 2 bậc 2, 1 bậc  

- 3 người lấy bêtông từ thăng tải, vận chuyển và đổ vào cột: 1 bậc 2, 1 bậc 3, 1 bậc 4 

- 1 người đầm bê tông: 1 bậc 3. 

   +   Tiền công trả cho các bậc thợ: 

- Thợ bậc 2: trả 20.000 ®/ ngày công 

- Thợ bậc 3: trả 25.000 ®/ ngày công. 
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- Thợ bậc 4: trả 30.000 ®/ ngày công. 



    +   Trong 1 ca 8 giờ nhóm thợ trên đã đổ được 7 cột (theo mức khoán). 

    +   Hao hụt vữa bêtông trong khâu thi công là 3%. 

Giải: 

    Cấp bậc thợ bình quân của tổ thợ đổ bê tông khung cột tầng 2là: 

                       

∑
=

== k

i
i

i
ii

bq

n
C

1

1
∑

k

Cn .
= =

++
×+×+++×+

133
413)111(2)12(

  2,71/7 

   Tiền công bình quân cho 1 giờ làm việc:  

                     

∑
=

=

×
= k

i
i

i
ii

bq

n
TC

1

1

8

∑
k

Ln .
= 

78
000.301000.253000.203

×
×+×+×

= 2.964 ®/gc 

    Khối lượng vữa bêtông tươi cho 1 cột là: 

                       VC = (0,2 x 0,3 x 3,6) x 1,03 = 0,2225 m3 

    Chi phí nhân công đổ bêtông cột tính cho 1 m3 bêtông cột là: 

                     NC = 964.2
cot72225,0 3 ×

ìm
)78( × gc

®/gc = 106.570 ®/ m3 bªt«ng cét. 

3. Phương pháp xác định chi phí  máy thi công trong đơn giá dự thầu: 

a. Trường hợp sử dụng máy xây dựng tự có của doanh nghiệp: 

� Các thành phần trong chi phí sử dụng máy thi công:  

- Khấu hao cơ bản. 

- Khấu hao sữa chữa lớn, sữa chữa vừa, bảo dưỡng kỹ thuật các cấp 

- Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, điện, nước, dầu, mỡ, khí ép � 

- Chi phí tiền công cho thợ điều khiển máy và phục vụ máy (nếu có). 

 -     Chi phí quản lý máy và chi phí khác của máy. 

� Phương pháp xác định các yếu tố chi phí: 

-   Khấu hao cơ bản: chi phí này tính bình quân cho 1 ca máy. 

      Mức khấu hao cơ bản:            = CBK
∑ca
TK                               (4-13) 

      Trong đó: 

      TK – Tổng số tiền khấu hao phải thực hiện trong suốt thời hạn khấu hao theo quy định. 
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     - Tổng số ca máy tính theo định mức trong suốt thời hạn khấu hao theo quy 

định - do doanh nghiệp xây dựng tự quyết định. 
∑ca

+  Số ngày làm việc định mức trong 1 năm (NĐM): 

                     N§M = 365 – (NCN + NTL + NSCBD + NNGNH)           (4-14)   
      Trong đó: 

      365 – Số ngày trong 1 năm. 

      NCN – Các ngày chủ nhật trong năm. 

      NTL  - Những ngày nghỉ tết, nghỉ lễ theo chế độ. 

      NSCBD – Số ngày máy ngừng việc để sữa chữa, bảo dưỡng định kỳ trong năm. 

      NNGNH – Số ngày máy ngừng việc do các nguyên nhân ngẫu nhiên (hỏng hóc đột xuất, 
mưa, bão�). Đại lượng này có thể xác định bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. 

+  Số ca làm việc bình quân trong ngày: 

      Việc tăng cường thời gian sử dụng máy móc thiết bị theo thời gian nhằm đảm bảo 
thu hồi lại giá trị ban đầu của nó trước khi kết thúc tuổi thọ kinh tế. Tuy nhiên, tùy theo 
điều kiện và công việc thực tế mà bố trí và tổ chức số ca làm việc trong 1 ngày cho phù 
hợp (1 ca, 2 ca hoặc 3 ca).  

       Chú ý: Số ca1 phải đảm bảo bằng số ngày làm việc định mức trong 1 năm (NĐM). 

                   Số ca 2 được sử dụng ít hơn do điều kiện làm việc hoặc điều kiện sử dụng. 

                   Số ca 3 được sử dụng trong xây dựng rất ít. 

       Các số liệu này các doanh nghiệp có được bằng cách  phải lấy theo số liệu thống kê 
hằng năm và tự xác định cho từng loại máy.  

       Vậy tổng số ca máy định mức trong thời hạn khấu hao theo quy định (∑ca ) được 

xác định theo công thức: 

                               ∑ = Nca §M (1 + Kca2 + Kca3)x NKH                             (4-15) 

Với:    Kca2 là hệ số sử dụng ca 2 thường lấy  từ  0,40 – 0,50  

           Kca3 là hệ số sử dụng ca 3 thường lấy  từ  0,10 – 0,15 

-    Khấu hao sữa chữa lớn (KSCL) và sửa chữa - bảo dưỡng kỹ thuật các cấp : 

     Đây là chi phí nhằm khôi phục tính năng kỹ thuật của máy xây dựng do hao mòn 
hữu hình gây ra. Có thể xác định các chi phí này bằng cách áp dụng mô hình thích hợp 
để sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ. 

-   Chi phí năng lượng, nhiên liệu động lực cho 1 ca máy: Chi phí này dựa trên định 
mức tiêu hao và giá cả thị trường. 
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-   Tiền công cho thợ điều khiển và phục vụ máy thi công: cần tuân thủ các quy định 
về số lượng thợ điều khiển và phục vụ máy trong ca và cấp bậc thợ. 

     Lái xe được trả công trên cơ sở lương 3 bậc. 

           Lái máy xây dựng được trả công trên cơ sở lương 7 bậc. 

      Ví dụ: 

      Doanh nghiệp xây dựng có 1 máy xây dựng với các số liệu như sau: 

- Tổng số tiền phải tính khấu hao là 800 triệu,  

- Thời gian khấu hao là 9 năm, 

- Ngày làm việc danh định trong năm:  

               NDĐ = 365 ngày – 52 ngày CN – 8 ngày lễ tết  =  305 ngày. 

- Thời gian máy nghỉ để sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch: NSCBD = 55 ngày. 

- Thời gian máy ngừng việc do các nguyên nhân ngẫu nhiên: NNGNH  = 50 ngày. 

Vậy thời gian máy làm việc định mức trong 1 năm là: 

        NĐM = 305 – (55 + 50) = 200 ngày/ năm.  

- Máy làm việc theo chế độ 2 ca một ngày, với hệ số sử dụng ca 2 trong1 năm là Kca2 = 0,45. 

- Vậy số ca máy định mức trong năm là:  

                          ca§M = 200 x (1+ 0,45) = 290 ca/n¨m. 

- Tổng số ca máy định mức trong 9 năm là: 

                         ∑ = 290 x 9 = 2610 ca. ca

•  Các bước tính toán giá ca máy: 

             Bước1: Tính chi phí KHCB cho 1 ca máy (Kca). 

                          Kca = 8.000.000đ/ 2610 = 306.513 ®/ca. 

             Bước2: Tính chi phí sửa chữa bảo dưỡng trong 1 ca theo chế độ. 

 Theo quy định:  

       8.000 giờ làm việc thì phải đại tu. Mỗi lần phải chi 30 triệu đồng. 

       3.000 giờ làm việc thì phải sửa chữa định kỳ. Mỗi lần phải chi 10 triệu đồng. 

       1.500 giờ làm việc thì phải sửa chữa - bảo dưỡng kỹ thuật. Mỗi lần phải chi 2 triệu đồng. 

          500 giờ làm việc thì phải bảo dưỡng kỹ thuật. Mỗi lần phải chi 1 triệu đồng. 

- Số lần đại tu bình quân theo tính toán (n1) và chi phí (Cn1) trong thời gian khấu hao: 

                            n1  = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

× 1
000.8

82610
 = 1,61 lần 
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                           Cn1 = 1,61 x 30.000.000 = 48.300.000 đồng.  

- Số lần sửa chữa vừa bình quân (n2) và chi phí (Cn2) trong thời gian khấu hao: 

                           n2 =  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −− 11

000.3
82610 nì

= 4,35 lần 

                           Cn2 = 4,35 x 10.000.000 = 42.500.000 đồng 

- Số lần sửa chữa - bảo dưỡng bình quân (n3) và chi phí (Cn3) trong thời gian khấu hao là: 

                          n3  = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−− 211

500.1
82610 nn×

= 7,96 lần 

                         Ca3 = 7,96 x 2.000.000 = 15.920.000 đồng 

- Số lần bảo dưỡng kỹ thuật n4) và chi phí (Cn4) trong thời gian khấu hao là: 

                                n4  = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−− 3211

500
82610 nnn×

 =  26,84 lần 

                               Ca4 = 26,84 x 1.000.000 = 26.840.000 đồng. 

            Vậy tổng chi phí sửa chữa , bảo dưỡng tính bình quân cho 1 ca máy: 

                            CSCBD = 
2610

4321 nnnn CCCC +++
     

                                     = 
2610

10)84,2692,155,433,48( 6×+++
= 51.556 đồng /ca 

      Bước 3: Tính chi phí nhiên liệu.  

      Biết rằng máy chạy bằng dầu diezen: 1 ca tiêu thụ 44 kg, giá 7000 đồng/ kg. 

                             CNL = 44kg x 7000 ®/kg = 308.000 ®/ ca. 

      Bước 4: Chi phí tiền công thợ điều khiển, và phục vụ máy (thợ máy XD). 

       Tổ thợ gồm 2 thợ bậc 4/7, và 1 thợ bậc 5/7. 

       Chi phí tiền công bình quân của thợ máy XD trong 1 ca: 

                            CTM = 105.000 đồng/ ca.  

      Bước 5: Chi phí quản lý máy và chi phí khác của máy lấy băng 5%( chi phí KHCB+ chi 
phí sửa chữa bảo dưỡng + chi phí nhiên liệu + chi phí thợ máy XD). 

                             CQL= 0,05 (  + CCBK SCBD  + CNL + CTM ) 

                                   =  0,05 (306.513 + 51.556 + 308.000 + 105.000)  ®/ca. 

                                   =  0,05 x 771.069 = 39.553 ®/ca 

     Vậy giá ca máy: 
                           GCM  =  771.069 + 39.553  =  810.622 đồng/ ca. 
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     Nếu là doanh nghiệp xây dựng cho thuê máy thì cần tính thêm một khoảng lãi mà thị 
trường có thể chấp nhận được. 

b. Trường hợp sử dụng máy xây dựng đi thuê: 

      Các DNXD đi thuê máy cần lựa chọn phương án thuê máy hợp lý:  

- Khi khối lượng công tác làm bằng máy ít, thời gian thi công ngắn thì thuê máy theo 
ca. Giá ca máy lấy theo giá trên thị trường xây dựng; có thể dùng giá ca máy do 
Nhà Nước ban hành theo một mặt bằng giá nhất định, nên cần điều chỉnh cho phù 
hợp sao cho người cho thuê máy bù đắp đủ các chi phí và có lãi.   

- Khi khối lượng công tác làm bằng máy lớn, thời gian thi công dài (trên 1 năm) thì 
vấn đề đặt ra là nên thuê theo ca hay thuê máy đó trong khoảng thời gian dài đảm 
bảo phục vụ cho một quá trình thi công, đồng thời đảm bảo hiệu quả trong sản xuất 
- kinh doanh. 

       Để giải quyết vấn đề này, cần phân chi phí sử dụng máy ra làm 2 bộ phận: chi 
phí cố định và chi phí khả biến, và sử dụng lý thuyết về điểm hòa vốn để lựa chọn 
phương án thuê máy hợp lý. 

      Ví dụ:  

      Một DNXD nhận thầu thi công công tác đất với khối lượng cần phải thực hiện khá lớn, 
và theo tiến độ thì thời gian thi công lớn hơn 1 năm. Để thi công DNXD phải thuê máy, đơn 
vị cho thuê quy định giá cho thuê máy như sau: 

- PA 1: Theo ca, đơn vị thuê máy phải trả: 900.000 đ/ca. 

- PA 2: Theo năm, đơn vị thuê máy phải trả: 40 triệu/ năm và trả thêm 700.000 đ/ca. 

       Chọn phương án thuê máy hợp lý. 

                                                            Giải: 

      -   Xác định điểm cân bằng chi phí giữa 2 phương án thuê máy: 

Gọi x là số ca máy cần thiết để thực hiên khối lượng công tác đất trên, thì chi phí thuê máy:  

                PA 1:         C1 =  g1. x                     C(106đ)         
                PA 2:         C2 =  g2. x  + Cn                                          C1 = 0,9x 
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Trong đó:                                                            

 g1 - giá thuê máy khi thuê theo ca.                                                          C2 = 0,6x + 50 

 g2 - giá thuê máy khi thuê theo năm.                                                    

 Cn - Chi phí phải trả 1 lần khi thuê theo năm.                                

 Chi phí thuê máy 2 PA giống nhau khi:                                                   

                           C1 =  C2                                                                                

 100

250

 180

50 

    C 

   0       100       200      300          x   

200

 Hay:              g1. x  =  g2. x  + Cn                              H4-2: Giải bài toán bằng đồ thị 



        Tức là khi:    x  = 
)21( gg

Cn

−
   = 

000.700000.900
000.000.40

−
 =  200 ca.        

         Vậy             C1 = C2 = 0,9 x 200 = 180 triệu đồng            

C là điểm mà ở đó C1 = C2 = 180 triệu đồng, nghĩa là thuê máy theo PA nào cũng như nhau. 

Khi số ca máy cần thực hiện nhỏ 200 ca, nên thuê máy theo ca. 

       Khi số ca máy cần thực hiện lớn 200 ca, nên thuê máy theo năm. 

4. Xác định chi phí chung (CC) trong đơn giá dự thầu: 

      Chi phí chung là chi phí quản lý và điều hành sản xuất tại công trường của DNXD; chi 
phí phuc vụ công nhân tại công trường và một số chi phí khác. Đối với các đơn vị quản lý 
vốn đầu tư (bên A) việc xác định chi phí chung lấy theo theo quy định của Bộ Xây dựng. 
Nhưng các DNXD có thể xác định theo phương pháp khác: 

       Chi phí chung trong đơn giá dự thầu được xác định trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng 
doanh nghiệp. Do tính chất cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng, các DNXD đều phấn đấu 
giảm chi phí chung bằng cách tổ chức bộ máy gọn nhẹ, điều hành có hiệu quả và tổ chức 
thi công hợp lý, giảm thời gian xây dựng.  

      Các bước xác định chi phí chung trong đơn giá dự thầu của DNXD: 

      Bước1: Phân loại công trình: dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thủy điện, cầu, đường� 

      Bước2: Chọn một số đối tượng có tính chất đại diện để khảo sát (lập mẫu khảo sát). 

      Bước3: Thu thập các số liệu cần thiết cho từng loại công trình theo 2 nhóm chi phí: 

Nhóm thứ nhất: Chi phí quản lý công trường và các chi phí phụ thuộc vị trí xây dựng (CC1), như: 

- Chi phí văn phòng, thông tin liên lạc; 

- Tiền thuê đất, nhà tạm để ở và làm việc tại  công trường; 

- Tiền lương cho người quản lý và điều hành thi công; 

- Lương và phụ cấp lương cho cán bộ nhân viên, công nhân trong những ngày không 
trực tiếp tham gia sản xuất; 

- Các khoản phụ cấp cho cán bộ nhân viên, công nhân do điều kiện làm việc, sinh 
sống đi lại do địa điểm xây dựng gây ra; 

- Chi phí xã hội � 

Nhóm thứ hai: Các chi phí chung và chi phí quản lý hành chính của doanh nghiệp phân bổ 
cho công trình hoặc hạng mục công trình (CC2), bao gồm: 

- Chi phí thuê đất, nhà làm trụ sở doanh nghiệp; 

- Chi phí các dụng cụ văn phòng; 
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- Sửa chữa, khấu hao TSCĐ của văn phòng; 

- Lương và phụ cấp lương cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp; 

- Chi phí nghiên cứu phát triển; 

- Trợ cấp thôi việc nghỉ hưu; 

- Chi phí phúc lợi; 

- Chi phí xã hội cho bộ máy quản lý của doanh nghiệp� 

      Bước 4: Xác định các tỷ lệ chi phí chung: 

     Chi phí chung trong toàn bộ hạng mục xây dựng: 

                         CC = CC1  + CC2                                                       (4-16) 

        Nguyên tắc chung là mỗi cấp quản lý được hưởng những lợi ích trên cơ sở các chi phí 
mà mình có trách nhiệm điều hành thực hiện, nên: 

                        CC1 = p1. T                                                              (4-17) 

                               CC2 = p2. ZXD                                                          (4-18)

     Ngoài ra theo quy định chi phí chung được phép tính theo tỷ lệ % so với chi phí trực tiếp 
(T)  (Với  T = VL + NC + MTC + TTPK). 

    Hay:                    CC  =  p. T                                                              (4-18) 

    Vậy đối với DNXD, để thuận tiện cho việc tính toán ta cũng quy đối CC1 và CC2 về cùng 
tỷ lệ so với chi phí trực tiếp, nên: 

                               CC2 = p2( T  + p1.T ) = p2 x (1 + p1) x T                   (4-19) 

   Mà:                       CC = CC1  + CC2                                                

   Nên:                      CC = p1. T + p2 x (1 + p1) x T             

                                CC = [p1 + p2 (1+p1)]. T 

                                CC = (p1 + p2 + p1.p2). T                                         (4-20) 

    Ví dụ:   
      Qua số liệu thống kê của một DNXD đối với loại công trình xây dựng thông dụng, có 
các số liệu sau: 

     -   Chi phí vật liệu:                                VL =   730.000.000 ® 

     -   Chi phí nhân công:                           NC  =   220.000.000 ® 

     -   Chi phí máy thi công:                        M  =   180.000.000 ® 

     -   Trực tiếp phí khác:                       TTPK  =    16.950.000  ® 

                        Cộng chi phí trực tiếp:          T  =1.136.950.000 ® 

     -   Chi phí quản lý công trường:            CC1  =     52.000.000 ® 



     -   Chi phí quản lý doanh nghiệp:         CC2  =     21.500.000 ® 

Tính p1, p2

 
                        p1 = 100

000.950.136.1
000.000.52

× % = 4,75% 

100000.500.21
×                        p2  = 

000.000.52000.950.136.1 +
% = 1,81 % 

Thay các giá trị của p1, p2 vào (4-20), được: 

                       CC  =  (0,0475 + 0,0181 + 0,0475x0,0181) x 1.136.950.000 

                             = (0,0475 + 0,0181 + 0,0009) x 1.136.950.000 

                             = 0,0665 x 1.136.950.000  = 75.607.175 ® 

Từ kết quả trên, rút ra nhận xét sau: 

        Chi phí chung toàn bộ chiếm 6,65% chi phí trực tiếp, trong đó:  

        Chi phí quản lý công trường chiếm 4,75% chi phí trực tiếp, 

        Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 1,81% chi phí trực tiếp. 

Kết luận: 

        Nếu lấy kết quả bình quân của mẫu đại diện cho từng loại công trình này thì có thể 
dùng kết quả tính toán trên để lập dơn giá dự thầu.   

5. Xác định mức lãi trong đơn giá dự thầu: 

      Trong cơ chế thị trường, lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa thông 
thường được xác định bằng công thức tổng quát: 

           Doanh thu bán hàng  –  Các chi phí sản xuất  =  Lợi nhuận trước thuế      (4-21) 

     Nếu kết quả của (4-21) là số dương thì có lãi, nếu là số âm thì bị lỗ. 

     Trong xây dựng việc bán và xác định giá sản phẩm (công trình xây dựng) của DNXD 
diễn ra ngay từ khi xác định giá dự thầu, đấu thầu và ký hợp đồng, có nghĩa là khi sản phẩm 
xây dựng chưa hình thành. Điều này cho phép DNXD dự kiến trước khoảng lãi trước khi 
nhận thầu thi công, và trong sản xuất kinh doanh đảm  bảo an toàn hơn các ngành sản xuất khác. 

      Tùy theo tình hình cạnh tranh trên thị trường xây dựng và mục tiêu của doanh nghiệp 
trong từng giai đoạn mà xác định mức lãi phù hợp. 

- Trong giai đoạn nhu cầu xây dựng trên thị trường tăng cao vượt quá khả năng đáp 
ứng của các DNXD (Cung ≤  Cầu), thì có thể đặt mức lãi cao nhất: 

                            LKH = GDT – (T + CC)                                                (4-22) 

         GDT - Giá trị dự toán xây dựng trước thuế. 
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         T - Chi phí trực tiếp. 

         CC - Chi phí chung, xác định  theo công thức (4-20) 

- Trường hợp thị trường xây dựng cạnh tranh tương đối gay gắt (Cầu ≤  Cung), DNXD 
sẽ hạ chỉ tiêu lãi của mình xuống đến mức thấp nhất có thể chấp nhận được, nghĩa là: 

                           LKH  G≥ B  - ( T + CC)    0                                        (4-23) ≥

- Trường hợp xấu nhất, DNXD rất khó tìm kiếm và ký được hợp đồng nhân thầu xây 
dựng, lúc bấy giờ có thể chấp nhận các chi phí quản lý doanh nghiệp không thể bù 
đắp được, có nghĩa là chấp nhận lỗ một số khoản hay toàn bộ chi phí quản lý doanh 
nghiệp, nhưng phải đảm bảo bù đắp đủ chi phí cơ bản (giá thành thực tế). 

                          0   L≤ KH  =  GB – (T + CC) ≤   C2                                (4-24) 

     Tóm lại, để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của DNXD hoặc trong tình hình bất lợi, để 
đảm thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp cũng để duy trì và giữ vững lực lượng 
lao động có tay nghề cao, DNXD có thể  đặt giá bán sản phẩm trong khoảng sau: 

                        (T + C1)  ≤   GB  ≤   GDT                                                 (4-25) 

Hay lợi nhuận nằm trong khoảng sau thì có thể chấp nhận được: 

                                 0    L≤ KH  ≤   TL                                                  (4-26) 

Thu nhập chịu thuế tính trước xác định theo quy định của BXD. 

6. Thuế được tính vào giá dự thầu xây dựng: là thuế giá trị gia tăng đầu ra, xác định 
theo quy định của Bộ Xây dựng:  

                               T = ( T + CC + LKH) x                                       (4-27) XD
GTGTT

XD
GTGTT  - Thuế suất thuế giá trị gia tăng đầu ra áp dụng trong xây dựng. 

  4.3.   Giá ký hợp đồng nhận thầu xây dựng công trình: 

  4.3.1.   Khái niệm: 

       Giá ký hợp đồng là giá được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thỏa thuận sau khi 
thương thảo hoàn thiện hợp đồng, phải phù hợp với giá trúng thầu, hồ sơ mời thầu và hồ sơ 
đấu thầu. 

       Giá ký hợp đồng cùng với các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng 
là cơ sở để thanh toán vốn cho gói thầu. 

  4.3.2.   Những hướng dẫn chung: 

1. Giá hợp đồng giao nhận thầu xây dựng được xác định cho từng công trình, hạng mục 
công trình, bộ phận công trình, hoặc khối lượng công việc xây dựng theo nguyên tắc, 
phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm xây dựng và đảm bảo cho nhà thầu 
thực hiện được các khối lượng công việc xây dựng của công trình theo đúng yêu cầu 
của thiết kế được duyệt. 
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2. Giá hợp đồng xây dựng được ghi trong hợp đồng giao nhận thầu là giá thanh toán 
giữa bên giao thầu và bên nhận thầu xây dựng các công trình. 

3. Giá hợp đồng xây dựng được bên giao thầu và bên nhận thầu xây dựng xác định, 
trường hợp cần thiết thì có sự tham gia của tổ chức thiết kế. 

4. Giá hợp đồng xây dựng được xác định chậm nhất sau 60 ngày, kể từ khi bên giao 
thầu giao cho bên nhận thầu đủ hồ sơ thiết kế - dự toán của đối tượng giao thầu theo 
quy định hiện hành của Nhà Nước về công tác thiết kế - dự toán.  

5. Chỉ được thay đổi giá hợp đồng xây dựng theo quy định của thông tư: 04/2005/TT-
BXD được trình bày trong mục 4.6.3. trong chương này.  

 Ghi chú: 

      Trường hợp đặc biệt do nhu cầu thi công xây lắp công trình có thể xác định giá hợp 
đồng xây dựng tạm thời trên cơ sở chi phí ghi trong tổng dự toán kèm theo thiết kế kỹ thuật 
được duyệt có tính đến các điều kiện cụ thể khi ký hợp đồng xây lắp. Sau 1/3 thời gian thi 
công, bên giao thầu phải cung cấp đủ hồ sơ thiết kế - dự toán cho bên nhận thầu để 2 bên 
tiến hành xác định chính thức giá hợp đồng xây dựng làm căn cứ cho việc quyết toán. 
Không được sử dụng giá hợp đồng xây dựng tạm thời để thanh, quyết toán công trình. 

4.3.3.  Xác định và thõa thuận giá hợp đồng xây dựng: 

1. Những căn cứ chủ yếu để xác định giá hợp đồng xây dựng: 

- Thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế 3 bước, ở bước thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết 
kế 2 bước và 1 bước và dự toán được duyệt kèm theo. Trường hợp đặc biệt có thể sử 
dụng tổng dự toán theo thiết kế kỹ thuật được duyệt.   

- Bảng giá chuẩn của các các ngôi nhà và công trình thông dụng. 

- Bảng giá vật tư, tiền lương, cước vận tải, các định mức kinh tế - kỹ thuật � do Nhà 
Nước và các cơ quan có thẩm  quyền quy định. 

- Điều kiện đảm bảo vật tư, vật liệu cho công trình (được Nhà Nước cân đối hoặc tự 
tìm kiếm thông qua hợp tác, liên doanh, liên kết...). 

- Những điều kiện khác liên quan đến việc xây dựng công trình cụ thể (địa điểm, giao 
thông, điện nước...). 

- Nội dung và yêu cầu về tiến độ, chất lượng xây dựng của bên giao thầu. 

2. Các bộ phận hợp thành giá hợp đồng xây dựng: 

- Giá trị dự toán xây dựng theo thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) hoặc giá 
chuẩn. 

- Giá trị dự toán xây lắp hoặc giá chuẩn được tính lại khi: 

+   Tính thiếu, tính sai khối lượng xây dựng. 

+   áp dụng các định mức, đơn giá không đúng. 
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- Những chi phí có liên quan đến điều kiện xây dựng cụ thể của công trình: 

+   Thay đổi các giải pháp kết cấu xây dựng, các biện pháp thi công do cơ quan thiết 
kế lập cho phù hợp với điều kiện thi công cụ thể của công trình, được cơ quan 
thiết kế và Chủ đầu tư chấp nhận. 

+   Điều chỉnh chi phí vật liệu theo mức độ đảm bảo được sự cân đối và điều kiện 
cung ứng cụ thể của công trình. 

+   Bên nhận thầu xây dựng phải thuê thiết bị thi công theo giá quy định của Nhà 
Nước, theo hợp đồng kinh tế ký kết với tổ chức cho thuê máy làm tăng dự toán 
chi phí xây dựng. 

- Những chi phí không lường trước được trong quá trình thực hiện hợp đồng do điều 
kiện sản xuất không ổn định và các nguyên nhân khác. 

4.3.4.  Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và thưởng phạt: 

1. Các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xâyđựng: 

- Chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung thiét kế làm thay đổi thành phần và khối lượng công 
việc xây dựng. 

- Nhà Nước thay đổi tiền lương, giá vật liệu hoặc ban hành chính sách mới. 

      Nếu những thay đổi trên phát sinh ở thời điểm chưa quá 20% thời gian hợp đồng thì tiến 
hành xác định lại giá hợp đồng. Nếu đã thực hiện trên 20% thời gian hợp đồng thì tiến hành 
điều chỉnh cho khối lượng còn lại. Không xác định lại cho toàn bộ giá hợp đồng xây lắp. 

2. Điều chỉnh theo thời gian: 

     Thường kỳ 3 tháng 1 lần các bên giao thầu và nhận thầu xem xét và bổ sung vào giá hợp 
đồng xây lắp khoản trượt giá (nếu có) theo quy định của Nhà Nước. 

      Đối với những công trình, hạng mục công trình mà thời hạn hợp đồng xây lắp không 
quá 6 tháng và hoàn thành gọn trong năm kế hoạch thì giá hợp đồng xây lắp  không thay 
đổi trong quá trình thực hiện (trường hợp này giá hợp đồng xây lắp có thể tăng thêm đến 10%). 

3. Trách nhiệm - quyền hạn của các bên giao nhận thầu xây lắp: 

     Các bên giao nhận thầu xây dựng với đầy đủ trách nhệm của mình đã cam kết trong hợp 
đồng kinh tế, đảm bảo hoàn thành hợp đồng xây dựng đúng thời hạn đã ký kết, đảm bảo 
chất lượng xây dựng đúng quy định của Nhà Nước và của thiết kế công trình; Các bên giao 
thầu và nhận thầu xây dựng được hưởng tiền thưởng hoặc phải chịu nộp phạt về việc thực 
hiện tiến độ, chất lượng theo quy định của Nhà Nước. Nếu tổ chức nhận thầu có sáng kiến 
thay đổi thiết kế; thay đổi vật liệu quý, hiếm  mà không làm ảnh hưởng đến yêu cầu kỹ 
thuật xây dựng, chất lượng công trình và tiến độ xây dựng, được cơ quan thiết kế và Chủ 
đầu tư chấp nhận thì trong giá hợp đồng xây lắp được giữ nguyên chi phí đã được xác định 
trong dự toán do cơ quan thiết kế lập và tổ chức nhận thầu được hưởng toàn bộ số chi phí 
tiết kiệm được. 


